TiÕn/01-DC®iÖn BSC


uỷ ban nhân dân   
                             cộng  hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
    Tỉnh Bắc Kạn       


       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:     1468/QĐ-UBND                               Bắc Kạn, ngày 29 tháng 8  năm 2007

Quyết định 

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư và dịch vụ

 công cộng khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn 1)


Uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 ;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về việc quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng ; 

Căn cứ quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 của UBND tỉnh v/v phê duyệt nhiệm vụ TKQH chi tiết xây dựng khu tái định cư và dịch vụ công cộng khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới (giai đoạn 1);

 Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 413/TTr-SXD ngày 22/8/2007 ,

quyết định:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư và dịch vụ công cộng khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn 1), với nội dung như sau :

I/ Nội dung cơ bản của quy hoạch chi tiết:

1/ Tên đồ án : Quy hoạch chi tiết khu tái định cư và dịch vụ công cộng khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn , giai đoạn 1 (2007-2010).

2/ Địa điểm : Xóm Cốc Po, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới.

3/ Tỷ lệ bản đồ : 1/500.

4/ Diện tích quy hoạch : Tổng diện tích khu quy hoạch là 7,07 ha.

5/ Phạm vi ranh giới quy hoạch :

- Phía Bắc giáp đồi.

- Phía tây giáp chân đồi và dân cư.

- Phía Nam giáp khu dân cư thôn Cốc Po.

- Phía Đông giáp đường quốc lộ 3.

6/ Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch:

a/ Mục tiêu quy hoạch : Xây dựng một khu ở mới phục vụ công tác tái định cư do GPMB xây dựng khu công nghiệp Thanh Bình, tạo chỗ ở cho CB-CNV. Tạo ra khu dịch vụ công cộng cho khu công nghiệp.

b/ Nhiệm vụ : Xác lập các quỹ đất xây dựng, vị trí các lô đất, xác định mối liên hệ giữa các khu vực chức năng, xác lập các quỹ đất dự trữ phát triển tạo điều kiện cho việc quản lý đầu tư xây dựng dự án.

7/ Quy mô và tính chất của khu tái định cư và dịch vụ công cộng :

- Quy mô : khu nhà ở chung cư, khu nhà ở chia lô cho các hộ gia đình, khu nhà chỉnh trang, khu các công trình công cộng, khu thể thao, cây xanh. Tổng diện tích đất nghiên cứu 7,07 ha và diện tích đất được sử dụng xây dựng 4,52 ha.

- Tỉnh chất : Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, việc xây dựng như trên tại khu công nghiệp Thanh Bình sẽ là cơ sở ban đầu của một đô thị mới theo định hướng phát triển đô thị của tỉnh Bắc Kạn.

8/ Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu :

a/ Dân số :

        + Quy mô dân số tính toán phục vụ cho TĐC và DV công cộng: 1000-1.100 người 

+ Tổng số hộ gia đình cần tái định cư : 52 hộ.

+ Tiêu chuẩn : 40 đến 50 m2 đất/người

b/ Đất đai :

+ Diện tích đất nghiên cứu : 7,07 ha.

+ Diện tích đất quy hoạch phục vụ cho tái định cư và dịch vụ công cộng : 4,52 ha.

+ Diện tích đất xây dựng nhà ở : 2,28 ha (Diện tích đất xây dựng nhà ở tái định cư trung bình 32,5 m2/người)

+ Đất công trình công cộng, cây xanh, giao thông : 2,49 đến 3,3 ha  (Diện tích đất trung bình 40 đến 45 m2/người).

 + Mật độ xây dựng : Nhà chia lô 80-90% , nhà tái định cư 60-70%, nhà chung cư 50-60 %.

+ Tầng cao xây dựng : Nhà tái định cư : 2-3 tầng, nhà chung cư 4-5 tầng.

+ Tiêu chuẩn đất ở : Nhà tái định cư 130-150 m2/hộ, nhà chung cư 1.000-1.200 m2 đất/nhà.

c/ Hạ tầng xã hội :

+ Nhà trẻ mẫu giáo : 60-70 chỗ /1000 dân.

+ Sân thể thao : 0,5 m2/người.

+ Trạm cấp nước : 500 m2/trạm.

d/ Hạ tầng kỹ thuật :

+ Tiêu chuẩn cấp nước : 100-120 lít nước/người/ng.đêm.

+ Tiêu chuẩn cấp điện : 300-500 W/người.

+ Tiêu chuẩn thoát nước thải : 70-80 lít/người/ng.đêm.

9/ Phân khu chức năng :

- Khu dân cư hiện có (nhà sàn đối diện cầu Thanh Bình) ở phía Nam là khu giữ lại để chỉnh trang, cải thiện hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi nghề nghiệp theo hướng thành khu văn hóa ẩm thực, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc hiện có.

- Tiếp giáp về phía Bắc và phía Tây là khu công cộng, văn phòng kết hợp nhà chung cư và khu thể thao, vui chơi giải trí.

- Phía Bắc quy hoạch phục vụ cho xây dựng khu ở tái định cư (nhà chia lô) và văn phòng.

10/ Quy hoạch sử dụng đất :  Diện tích đất nghiên cứu : 70.700 m2
- Đất quốc lộ 3 :                                         4.560 m2.

- Đất cây xanh cách ly :                             6.095 m2.

- Đất khu dân cư giữ lại chỉnh trang :        4.923 m2.

- Đất Taluy, bờ kè :                                    9.911 m2.

- Diện tích đất được sử dụng : 45.211 m2, trong đó :

+ Đất chia lô xây dựng mới :               14.770 m2 = 32,7 %.

+ Đất công cộng (kể cả chung cư) :       7.221 m2 = 16 %.

+ Đất giao thông, bến bãi :                   16.691 m2 =36,9 %.

+ Đất thể thao :                                       5.632 m2 = 12,5 %.

+ Đất hè rãnh :                                           897 m2 =1,9 %.

11/ Phương án kiến trúc, cảnh quan :

- Khu đất tái định cư : diện tích từ 130-150 m2/lô, xây dựng 2 –3 tầng (109 lô).

- Khu đất xây dựng chung cư : 4.080 m2, gồm 3 nhà chung cư cao 5 tầng- Tầng 1 dành cho kinh doanh dịch vụ văn phòng và các hoạt động văn hóa cộng đồng, Các tầng trên làm căn hộ cho CBCNV khu công nghiệp.

- Khu nhà văn phòng có diện tích 1.920 m2, gồm khối nhà văn phòng 3 tầng với diện tích 1 tầng là 1.000 m2.

- Khu thể thao nằm ở phía Tây, giáp chân đồi (vùng đất trũng là ao) có diện tích 5.632 m2.

- Khu dân cư hiện có (khu nhà sàn) phía Nam khu đất là khu dân cư giữ lại chỉnh trang.

- Khu phía Đông giáp quốc lộ 3 là khu cây xanh cách ly và bố trí đường gom, vị trí đấu nối đường gom với quốc lộ 3 ở 2 vị trí : phía Bắc khu quy hoạch và phía Nam đối diện cầu Thanh Bình.

- Nhà trẻ, mẫu giáo, trạm Y tế, bưu điện và chợ khu vực sử dụng hiện có ở khu phía Nam khu vực quy hoạch.

12/ Quy hoạch hệ thống hạ tầng :

a/ Quy hoạch san nền :

- Cao độ san nền cao nhất :             78,0 m.

- Cao độ san nền thấp nhất :            72,0 m.

- Cao độ san nền trung bình :          75,0-76,0 m.

- Độ dốc san nền khống chế : i > 0,3 %.

- Hướng dốc san nền từ Bắc xuống Nam và từ các lô đất hướng dốc ra phía đường giao thông.

b/ Quy hoạch giao thông : 

* Đường quốc lộ 3 đoạn qua khu đất quy hoạch :  Đường QL3 đi qua khu vực giữ nguyên lộ giới hiện tại và khoảng cách ly từ mép rãnh ngoài ra mỗi bên 15 m.

* Đường gom 2 chiều (mặt cắt 1-1) :  Phục vụ khu dân sinh, trục đường hướng Bắc Nam và song song với đường QL3, có 2 điểm đấu nốiQL3 ở phía Bắc và phía Nam quy hoạch ( lộ giới 11m).

- Quy mô tiêu chuẩn đường khu vực, kết cấu mặt đường mÒn ( rải bê tông Asphal).

- Tổng chiều dài đường 377 m, mặt đường phần xe chạy rộng 6 m, hè đường phía giáp khu dân cư rộng 5 m, phía Đông đường gom giáp cây xanh cách ly đường QL3 theo quy định.

* Đường tiểu khu (mặt cắt 2-2) :

- Quy mô : Theo tiêu chuẩn đường tiểu khu, kết cấu mặt đường mềm(rải bê tông Asphal).

- Tổng chiều dài 851,5 m, mặt đường rộng 6 m, hè đường rộng 2x3 m, lộ giới đường 12 m.

- Đối với đường phân chia khu tái định cư chia lô và khu chung cư công cộng (mặt cắt 4-4), chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ về phía công trình công cộng là 3 m.

* Đường nhóm nhà ở (mặt cắt 3-3) : Đường quy hoạch nội bộ trong khu dân cư chỉnh trang giữ lại có tổng chiều dài 289 m, mặt đường rộng 3 m, hè đường rộng 2x1,5 m, lộ giới đường 6 m.

c/ Quy hoạch cấp nước :

* Chỉ tiêu dùng nước :

- Nước dùng cho sinh hoạt :         110lít/người/ng.đêm.

- Nước tưới cây, đường :                  8 m3/ha/ngày.

- Nước cứu hỏa :                            20 lít/giây.

                  - Tổng lượng nước dùng :              250 m3/ng.đêm.

* Nguồn nước : Trước mắt dùng nước giếng khoan phục vụ nhu cầu sinh hoạt của dân, xây dựng khu xử lý nước cục bộ với công suất của trạm trong giai đoạn đầu là từ 250-300 m3/ng.đêm. Trong giai đoạn sau có thể đấu nối với hệ thống cấp nước của khu công nghiệp Thanh Bình hoặc với hệ thống cấp nước của thị trấn chợ Mới.

* Mạng lưới ống : Trong khu quy hoạch lắp đặt 02 tuyến ống chính ( 100 (ống gang) lấy nước từ trạm bơm chạy trên vỉa hè (cách lộ giới 0,5-1 m) đường gom và đường mặt cắt 4-4.

- Từ 2 tuyến ống chính sẽ có các ống nhánh phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt gồm các ống thép tráng kẽm ( 50 (hoặc ống HDPE).

- Hệ thống cấp nước dẫn tới từng hộ dân được lắp 01 đồng hồ D32 bao gồm: 01 TD32, 01 van 1 chiều D32 lắp chờ tại đầu nhà.

- Hệ thống cấp nước cứu hỏa bố trí dọc theo các tuyến đường nằm trên vỉa hè.

d/ Quy hoạch thoát nước :

* Quy hoạch thoát nước mưa : Toàn bộ hệ thống nước mưa được thu bằng hệ thống cống hộp đặt trên vỉa hè dọc theo các trục giao thông. Các cống, mương nhánh từ các khu dân cư thu về hệ thống cống chung dọc theo đường gom thoát ra sông cầu. Cống hộp có KT (600x600)mm, tuyến cống chính có KT (800x800)mm.

* Quy hoạch thoát nước thải : Giai đoạn đầu được xử lý qua bể phốt sau đó thải vào hệ thống thoát nước mưa.

e/ Quy hoạch cấp điện :

* Chỉ tiêu cấp điện : 

- Công suất điện dùng cho sinh hoạt :   151,25 KW.

- Công suất công trình công cộng :       134 KW.

- Công suất dùng cho sản xuất TTCN :  50 KW.

- Công suất cho chiếu sáng công cộng : 10 KW.

- Tổng công suất tiêu thụ :                    438 KW.

* Đường điện cao thế : đường cao thế 35 Kv Bắc Kạn-Chợ Mới đi ngang qua khu vực quy hoạch di chuyển sang vỉa hè đường gom, chiều dài khoảng 600 m.

* Trạm Biến áp : bố trí 03 TBA 35-22/0,4 Kv, dung lượng từ 180 KVA-560 KVA, dùng TBA treo ( hoặc TBA ki ốt đặt trên vỉa hè) 

* Đường điện hạ thế 0,4KV và điện chiếu sáng:

Hệ thống điện 0,4KV đi nổi trên cột BTLT cao từ 7,0 – 8,5m tùy theo loại đường kết hợp đèn chiếu sáng. Chiều dài toàn tuyến khoảng L = 1.000m.

g/ Vệ sinh môi trường:

* Trong quá trình thi công:

- Bụi: Có kế hoạch, biện pháp thi công để giảm thiểu bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Tiếng ồn: Giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình xây dựng, đặc biệt không gây tiếng ồn quá 23 giờ đêm.

- Nước thải: Trong quá trình xây dựng cần có biện pháp giảm và xử lý cụ thể.

* Trong quá trình vận hành sử dụng:

Nước thải từng khu gia đình trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung phải được xử lý qua bể phốt. Tương lai sẽ xây dựng khu xử lý.

Các chất thải rắn cần được thu gom chuyển về đúng nơi quy định và được xử lý đúng theo phương pháp chôn hoặc đốt. Khi có điều kiện xẽ xây dựng khu xử lý công nghiệp.

13./Khái toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

Tổng kinh phí đầu tư khoảng 110.372.584.703 ® (một trăm mười tỷ, ba trăm bẩy mươi hai triệu, năm trăm tám mươi tư nghìn, bẩy trăm linh ba đồng).

Trong đó:

- Kinh phí xây dựng các công trình kiến trúc: 
91.600.000.000đ.

- Kinh phí xây dựng đường giao thông: 
4.546.083.247đ.

- Kinh phí san nền: 
6.239.222.000đ.

- Kinh phí xây dựng hệ thống cấp điện: 
2.516.000.000đ.

- Kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước: 
2.724.529.456đ.

- Kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước: 
2.746.750.000đ.

Suất đầu tư chung: 15.611.398.119đ/ha

II/ Kinh phí lập quy hoạch:

1/ Chi phí khảo sát đo đạc :                23.819.829 ®

2/ Chí phí lập quy hoạch chi tiết :    216.214.447 ®.

Trong đó :

a/ Thiết kế quy hoạch: 177.661.831 ®

b/ Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch : 15.101.255 ®

c/ Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch : 13.502.299 ®

d/ Chi phí quản lý lập  quy hoạch : 9.949.062 ®


3/ Chi phí công bố quy hoạch: 10.810.722đ.

           4/ Chi phí cắm mốc giới ngoài thực địa: tạm tính 70.000.000đ.

5/ Tổng cộng kinh phí lập đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết : 320.845.000đ (Ba trăm hai mươi triệu, tám trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).


III/ Tổ chức thực hiện :


1. Nguồn vốn đầu tư: 

Vốn ngân sách Nhà nước, vốn huy động doanh nghiệp, vốn tín dụng, vốn huy động nhân dân đóng góp và các nguồn vốn khác.

2. Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Bắc Kạn.

3. Cơ quan thẩm định và trình phê duyệt: Sở Xây dựng Bắc Kạn.

  4. Đơn vị chủ đầu tư: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

5. Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thái nguyên.

6. Thời gian thực hiện: 2007 – 2010.

Điều 2. Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư và dịch vụ công cộng khu công nghiệp Thanh Bình (giai đoạn 1) theo nội dung được duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   Nơi nhận:                                           tm. uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn
- Như điều 3 (t/h); 



                          KT. chủ tịch
            
- TT Tỉnh ủy,HĐND tỉnh ;
                                                    phó chủ tịch



- CT,PCT UBND tỉnh;
- L§VP;

- Lưu: VT-KTN.

                                                                                         Nguyễn Văn Thành


